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số lượng đông là nam (75,7%) nên tuổi đời bị ĐNN 
ngành In là 44 năm 

Khi NLĐ ngành Inlàm việc 1 năm trong môi trường 
ồn thì tỷ lệ ĐNN tăng lên 1,5 lần, với p<0,001. 

Tuổi đời bị ĐNN ngành In là 44 năm; Về tuổi đời 
của từng giới với phương sai có sự khác biệt nên dùng 
phép kiểm phi tham số Krusal-Kwallis.  

Tuổi đời NLĐ nữ ngành In là 47năm. Tuổi đời NLĐ 
nam là 43 năm 

KẾT LUẬN  
 Trong ngành nghề In cho thấy, đo 3 điểm môi 

trường lao động thì có 1 điểm vượt mức cho phép và 
trong 6 NLĐ ở môi trường tiếng ồn cao vượt mức thì có 
1 bị ĐNN. Khi NLĐ làm việc tăng thêm 1 năm thì nguy 
cơ bị ĐNN tăng lên 1,5 lần.  
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định lượng thyroglobulin huyết thanh  

bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá điều trị bằng iốt phóng xạ (I-131) 
 

Mai Trọng Khoa 
Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai 

Tóm tắt 
Mục tiêu nghiên cứu: Định lượng nồng độ 

thyroglobulin (Tg), antithyroglobuln ở (antiTg) người 
bình thường làm chỉ số để tham chiếu trong lâm sàng. 
2. Xác định nồng độ Tg và antiTg ở bệnh nhân UTTG 
thể biệt hóa điều trị bằng I-131.  

Đối tượng nghiên cứu: 1. Nhóm người bình thường 
trưởng thành, khoẻ mạnh tuổi từ 18-45. 2. Nhóm bệnh 
nhân UTTG thể biệt hoá điều trị I-131 tại TT Y học hạt 
nhân và Ung bướu BV Bạch Mai.  

Kết quả nghiên cứu: 1. Nồng độ Tg huyết thanh 
(Median) ở người bình thường, trưởng thành: 10,35 (0- 
12,68 ng/ml), nồng độ antiTg huyết thanh trung bình: 
16,85 ± 3,96 IU/ml (0- 27,24 IU/ml). 2. Nồng độ Tg 
(Median) trước điều trị ở nhóm bệnh nhân (BN) có di 
căn xa: 389,22 ng/ml, nhóm di căn hạch: 85,47 ng/ml, 
nhóm chưa di căn: 57,32 ng/ml. Sau điều trị 1 lần nồng 
độ Tg của BN giảm còn 58,35 ng/ml, sau 2 lần còn 
36,52 ng/ ml. Nồng độ antiTg (Median) ở những BN 
không di căn: 45,30 IU/ml, di căn hạch: 79,65, di căn 
xa: 198,53 IU/ml. Tỷ lệ anti Tg dương tính ở các bệnh 
nhân UTTG thể biệt hoá là 72/219 (32,8%).  

Kết luận: Định lượng Tg và antiTg có giá trị cao 
trong đánh giá kết quả điều trị, theo dõi và tiên lượng ở 
bệnh nhân UTTG thể biệt hoá điều trị bằng I-131. 

Summary 

Objectives: 1. Evaluating serum thyroglobulin (Tg) 
concentrations, antithyroglobulin (anti-Tg) in healthy 
people for reference documents in clinical practice.  

2. Measuring Tg and antiTg concentrations in the 
serum of patient with differentiated thyroid carcinoma 
after I-131 therapy.  

Patients: 1. The group of healthy adults aging 18-
45.  

2. The group of differentiated thyroid carcinoma 
patients treated by radioiodine in the Nuclear Medicine 
and Oncology Center of Bach Mai hospital. 

Results: 1. In the normal adults, median serum Tg 
concentrations was 10,35 (0-12,68 ng/ml), serum anti-
Tg was 16,85 ± 3,96 IU/ml (0- 27,24 IU/ml).  

2. Before treatment, median serum Tg level of 
patients with distant metastases, regional lymph node 
metastases, no metastatics was 389,22 ng/ml, 85,47 
ng/ml and 57,32 ng/ml, respectively. The serum Tg 
concentrations of the patients decreased to 58,35 
ng/ml and to 36,52 ng/ ml after the first and second 
treatment, respectively. Median anti-Tg concentrations 
in patients without was metastases 45,30 IU/ml, in 
patients with regional lymph node metastases was: 
79,65 and with distant metastases: 198,53 IU/ml. The 
rate of positive serum anti-Tg in the differentiated 
thyroid carcinoma patients was 72/219 (32,8%). 
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Conclusions: Detecting serum Tg and anti-Tg 
concentrations plays an important role to assess the 
therapy outcomes, to do follow-up, and to prognosis for 
the differentiated thyroid carcinoma patients treated by 
radioiodine. 

Đặt vấn đề  
Ung thư tuyến giáp (UTTG) chiếm khoảng 1% các 

loại ung thư. Theo cấu trúc mô bệnh học, UTTG được 
chia làm 2 loại biệt hoá và không biệt hoá. UTTG thể 
biệt hóa thường phát triển chậm, có thể tiến triển tự 
nhiên trong nhiều năm. Điều trị UTTG thể biệt hóa 
phác đồ phối hợp phẫu thuật, I-131, hormon liệu pháp 
đem lại kết quả tốt nên được áp dụng khá phổ biến.  

Để đánh giá kết quả điều trị, theo dõi và tiên lượng 
bệnh nhân UTTG thể biệt hoá thường người ta sử dụng 
2 tiêu chuẩn chính là sự thay đổi nồng độ Tg (kết hợp 
với anti-Tg) và xạ hình toàn thân với I-131.  

 Thyroglobulin (Tg) là một glucoprotein của tuyến 
giáp, cấu tạo nên chất keo nang. Thyroglobulin (Tg) 
được coi là một chất chỉ điểm khối u lý tưởng cho 
UTTG thể biệt hoá. Sự hiện diện cũng như nồng độ Tg 
huyết thanh phản ánh gián tiếp mức độ nặng nhẹ, tồn 
tại nhiều hay ít của mô ung thư tuyến giáp và tình trạng 
di căn của bệnh. Sau điều trị nếu nồng độ Tg của bệnh 
nhân giảm chứng tỏ điều trị đã có hiệu quả. Nghiên 
cứu này của chúng tôi được tiến hành nhằm mục tiêu:  

1. Định lượng nồng độ thyroglobulin, 
antithyroglobuli ở người bình thường làm chỉ số để 
tham chiếu trong lâm sàng. 

2. Xác định nồng độ thyroglobulin, antthyroglobulin 
ở bệnh nhân UTTG thể biệt hóa đã phẫu thuật cắt giáp 
được điều trị bằng I-131. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu  
1. Đối tượng nghiên cứu: gồm 2 nhóm 
- Nhóm người bình thường tình nguyện, trưởng 

thành, khoẻ mạnh không mắc các bệnh về nội tiết, tuổi 
từ 18-45.  

- Nhóm bệnh nhân UTTG thể biệt hoá đã phẫu 
thuật cắt giáp toàn bộ được điều trị I-131 tại Trung tâm 
Y học hạt nhân và Ung bướu bệnh viện Bạch Mai.  

2. Phương pháp nghiên cứu  
- Kỹ thuật tiến hành: Định lượng nồng độ Tg và 

antiTg bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ 
(Immonoradiometric asaay: IRMA) sử dụng đồng vị 
phóng xạ làm chất đánh dấu vào kháng thể đơn dòng 
có độ nhạy và độ chính xác cao  

- Đo hoạt tính phóng xạ các mẫu được thực hiện 
trên máy đo mẫu tự động với chương trình WHO - 
Immuno D.P. Programme. 

- Sử lý số liệu được xử lý theo chương trình EPI-
INFO 6.04 

Kết quả  
1. Nồng độ thyroglobulin và antithyroglobulin 

huyết thanh người bình thường. 
Bảng 1: Nồng độ thyroglobulin (ng/ml) trong máu 

người bình thường 
Giới n Mean Median Min-Max p 

Nam 22 9,54 10,31 0-12,68  
>0,05 Nữ 26 9,29 10,47 0-12,45 

Chung nam và nữ 48 9,43 10,35 0-12,68  

Nhận xét: Nồng độ Tg huyết thanh của người bình 
thường có giá trị từ 0-12,68 ng/ml, cao nhất không vượt 
quá 13 ng/ml. Nồng độ Tg ở người bình thường giữa 
nam và nữ chênh lệch không có ý nghĩa thống kê.  

Bảng 2: Nồng độ antithyroglobulin trong huyết 
thanh người bình thường 

Giới n Antithyroglobulin (IU/ml) Min - Max P 

Nam 15 17,12 ± 4,25 0 - 26,84 
> 0,05 

Nữ 17 16,58 ± 3,85 0- 27,53 

Chung 32 16,85 ± 3,96 0- 27,24  

Nhận xét: Nồng độ antiTg huyết thanh trung bình 
của người bình thường là 16,85 ± 3,96 IU/ml, giá trị cao 
nhất dưới 30IU/ml. Nồng độ antiTg ở người bình thường 
giữa nam và nữ chênh lệch không đáng kể. 

2. Nồng độ thyroglobulin và antithyroglobulin 
huyết thanh ở bệnh nhân UTTG thể biệt hoá  

Bảng 3: Nồng độ Tg (ng/ml) huyết thanh của bệnh 
nhân UTTG thể biệt hóa chưa di căn và có di căn 

Nhóm n Mean Median Min-Max p 

Chưa di căn 78 48,59 57,32 0 - 132 
 

<0,01 
Di căn hạch 54 90,67 85,47 0 - 389 
Di căn xa 27 322,04 389,22 0 - 1015 

Chung các nhóm 159 154,56 137,08 0 - 1015  

Nhận xét: Nồng độ thyroglobulin huyết thanh của 
bệnh nhân UTTG thể biệt hóa chưa di căn thấp hơn so 
với nhóm đã có di căn hạch và di căn xa. Nồng độ Tg 
chung cho các nhóm bệnh nhân trước điều trị là 154,56 
ng/ml (Median). 
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Hình 1: Nồng độ Tg huyết thanh ở bệnh nhân trước 

và sau điều trị I-131  
 
Nhận xét: Nồng độ Tg huyết thanh của bệnh nhân 

UTTG thể biệt hóa trước điều trị cao hơn rõ rệt so với 
nồng độ Tg sau 1 và 2 lần điều trị I-131(p<0,01).  

Bảng 4: Nồng độ antiTg huyết thanh của bệnh 
nhân UTTG thể biệt hóa chưa di căn và có di căn 

Nhóm n Mean Median Min-Max p 

Không di căn 118 52,24 45,30 0,05 - 380 
 

<0,01 
Di căn hạch 62 85,27 79,64 0,02 - 416 

Di căn xa 39 175,42 198,53 0,05-3600 

Nhận xét: Nồng độ antiTg huyết thanh ở những 
bệnh nhân UTTG thể biệt hóa di căn xa có giá trị cao 
nhất, thấp nhất ở những bệnh nhân chưa di căn. Tỷ lệ 
antiTg dương tính ở các bệnh nhân UTTG thể biệt hoá 
là 72/219 (32,8%). 

Bàn luận 
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1. Kết quả định lượng thyroglobulin trên người 
bình thường. 

 Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những 
người được lấy máu định lượng Tg đều là những người 
bình thường, khỏe mạnh, không mắc các bệnh về 
tuyến giáp nhưng có sự biến thiên khá lớn về nồng độ 
Tg từ 0-12,68 ng/ml. Tuy nhiên không có trường hợp 
nào nồng độ Tg vuợt quá 13 ng/ml (bảng 1). Nồng độ 
antiTg huyết thanh trung bình của người bình thường là 
16,85 ± 3,96 IU/ml, giá trị cao nhất dưới 30 IU/ml (bảng 
2). Nồng độ Tg và antiTg ở người bình thường giữa 
nam và nữ chênh lệch không có ý nghĩa. Vì vậy ở 
người bình thường trưởng thành, chúng tôi lấy ngưỡng 
giá trị bình thường của Tg <13 ng/ml (Tg âm tính), 
antiTg <30 IU/ml (antiTg âm tính). 

Số liệu nghiên cứu của nhiều tác giả trong và ngoài 
nước cho thấy nồng độ Tg ở người bình thường dưới 10 
ng/ml hoặc < 15 hoặc dưới 20 ng/ml [3,4,5]). Nghiên 
cứu của hãng CIS Bio international (Pháp) trên 115 
người bình thường khoẻ mạnh thấy có tới 81,7% người 
bình thường có nồng độ Tg < 20 ng/ml, trong đó 61,7% 
có nồng độ Tg từ 0-15 ng/ml, 24,3% có Tg từ 10-20 
ng/ml [6]).  

Theo chúng tôi rất khó xác định được giá trị Tg, anti 
Tg tuyệt đối ở người bình thường. Nồng độ Tg thường 
dao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố và kỹ thuật định 
lượng của mỗi phòng xét nghiệm. Vì vậy mỗi Labo nên 
tự xây dựng lấy giá trị ngưỡng bình thường của chính 
mình để làm giá trị so sánh trên lâm sàng [1].  

2. Nồng độ thyroglobulin trong máu bệnh nhân 
UTTG thể biệt hoá trước và sau điều trị I-131. 

Số liệu thu được trong nghiên cứu của chúng tôi 
cho thấy nồng độ thyroglobulin (Tg) có sự khác biệt lớn 
giữa các nhóm bệnh nhân. Trước khi điều trị I-131 
nồng độ Tg cao nhất ở bệnh nhân có di căn xa, đặc 
biệt ở những bệnh nhân di căn phổi và xương, thấp 
nhất ở nhóm bệnh nhân chưa căn, Nồng độ Tg 
(Median) chung cho các nhóm bệnh nhân trước điều trị 
là 154,56 ng/ml (bảng 3). Điều này sẽ giúp chúng ta 
trong việc đánh giá tiên lượng cũng như cung cấp 
thông tin để quyết định liều điều trị I-131 cho bệnh 
nhân. Những nhận xét trên của chúng tôi cũng phù hợp 
với nhận định của một số tác giả trong và ngoài nước 
[3,4,7]). 

Tuy nhiên cần lưu ý rằng không chỉ tổ chức tuyến 
giáp ung thư và di căn ung thư mới sản xuất ra Tg mà 
cả mô giáp bình thường cũng sản xuất Tg. Sau khi 
phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp thì phần tuyến giáp còn 
lại sau phẫu thuật cũng góp phần sản xuất ra Tg, vì 
vậy nồng độ Tg thường cao khi mô giáp còn lại sau 
phẫu thuật còn nhiều. Lượng Tg trong huyết thanh của 
những bệnh nhân này sẽ là tổng của hai nguồn trên 
[2,3,4].  

Sau khi điều trị I-131, nồng độ Tg đã thay đổi một 
cách rõ rệt. Nồng độ Tg đã giảm rõ rệt sau 1 và 2 lần 
điều trị (hình 1). Kết quả này cho thấy sau khi phẫu 
thuật cắt bỏ tuyến giáp, bệnh nhân được điều trị bằng 
I-131 để huỷ mô giáp và diệt các ổ ung thư hoặc di căn 
thì nồng độ Tg đã giảm rõ rệt so với trước điều trị. Điều 

này nói lên hiệu quả điều trị của I-131 và độ đặc hiệu 
của Tg đóng vai trò như một chất chỉ điểm khối u.  

Tuy nhiên cần lưu ý rằng để theo dõi và đánh giá 
kết quả điều trị UTTG thể biệt hoá thì ngoài việc định 
lượng Tg, cần phải tiến hành làm xạ hình toàn thân với 
I-131 để theo dõi và đánh giá diến biến của bệnh. 
Nhiều nghiên cứu cho thấy Tg có giá trị theo dõi và tiên 
lượng tốt hơn so với xạ hình toàn thân vì trong nhiều 
trường hợp những ổ ung thư hoặc di căn nhỏ (vi di căn) 
nằm rải rác trong cơ thể thì các máy xạ hình không thể 
phát hiện được [7). Nhưng những tổ chức ung thư hoặc 
di căn này vẫn sản xuất Tg, chính vì vậy trong những 
trường hợp này Tg là chất chỉ điểm khối u quan trọng 
hhất để đánh giá tái phát và di căn.  

Mặc dù Tg có một giá trị rất cao trong đánh giá, 
theo dõi, tiên lượng UTTG thể biệt hoá nhưng nếu 
chúng ta chỉ đơn thuần định lượng Tg mà không định 
lượng kháng thể kháng Tg (antiTg) thì có thể sẽ có 
những nhận định nhầm về tình trạng bệnh. Người ta 
nhận thấy khi có sự hiện diện của anti Tg trong máu 
bệnh nhân sẽ làm cho kết quả định lượng Tg thấp một 
cách giả tạo vì một lượng Tg đã được kết hợp với anti 
Tg để tạo thành phức hợp Tg-anTg. Phức hợp này 
trong thực tế chúng ta không định lượng, nên để đánh 
giá đúng kết quả định lượng Tg thì trong thực hành lâm 
sàng cần phải tiến hành định lượng đồng thời Tg và 
anti Tg. Khi nồng độ anti Tg tăng cao sẽ làm giảm 
nồng độ Tg xuống [5]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
nồng độ anti-Tg cao nhất ở những bệnh nhân ung thư 
giáp di căn xa và thấp nhất ở những bệnh nhân chưa di 
căn (bảng 4). Điều này có nghĩa là bệnh nhân UTTG 
thể biệt hoá có anti Tg dương tính sẽ làm giảm một 
cách giả tạo nồng độ Tg, nên khi đánh giá kết quả cần 
lưu ý đến vấn đề này. Nghiên cứu của chúng tôi cũng 
phù hợp với các nghiên cứu của Trịnh Thị Minh Châu 
và một số tác giả nước ngoài [3, 5]. 

Như vậy định lượng Tg và antiTg có giá trị cao trong 
đánh giá kết quả điều trị, theo dõi và tiên lượng ở bệnh 
nhân UTTG thể biệt hoá điều trị bằng I-131. 

Kết luận 
1. Nồng độ Tg và antiTg huyết thanh ở người 

bình thường trưởng thành  
- Nồng độ Tg huyết thanh (Median): 10,35 (0- 

12,68 ng/ml). 
- Nồng độ antiTg huyết thanh trung bình: 16,85 ± 

3,96 IU/ml (0- 27,24 IU/ml).  
2. Nồng độ Tg và antiTg huyết thanh của bệnh 

nhân UTTG thể biệt hoá  
- Nồng độ Tg (Median) trước điều trị ở nhóm có di 

căn xa: 389,22 ng/ml, nhóm di căn hạch: 85,47 ng/ml, 
chưa di căn: 57,32 ng/ml. Sau điều trị 1 lần nồng độ Tg 
giảm còn 58,35 ng/ml, sau 2 lần: 36,52 ng/ ml. 

- Nồng độ antiTg (Median) ở những bệnh nhân 
không di căn: 45,30 IU/ml, di căn hạch: 79,65, di căn 
xa: 198,53 IU/ml. Tỷ lệ anti Tg dương tính ở các bệnh 
nhân UTTG thể biệt hoá là 72/219 (32,8%). 
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Sự khác biệt về giới tính trong tuổi khởi phát và thể bệnh 

 ở bệnh tâm thần phân liệt 
 

nguyễn thế vinh - Bệnh viện tâm thần TW2 

tóm tắt 
Mục tiêu nghiên cứu: nghiên cứu sự khác biệt về 

giới tính trong tuổi khởi phát và thể bệnh của bệnh tâm 
thần phân liệt. 

Đối tượng nghiên cứu: 324 bệnh nhân (184 nam và 
140 nữ) được chẩn đoán là bệnh tâm thần phân liệt 
theo ICD-10, thuộc huyện Vĩnh Cửu. tỉnh Đồng Nai. 

Phương pháp: Kết hợp phương pháp nghiên cứu hồi 
cứu và phương pháp nghiên cứu cắt ngang. Chúng tôi 
lượng giá tuổi khởi phát và sự khác biệt giới tính trong 
tuổi khởi phát với các thể bệnh ở 324 bệnh nhân. 

Kết quả: Tuổi khởi phát bệnh tâm thần phân liệt của 
nữ (28,57± 9,36) cao hơn nam là (25,88± 7,21). Thể 
bệnh paranoid là thể thường gặp nhất. ở nhóm tuổi 
khởi phát từ 20-24, tỉ lệ bệnh nhân nam cao hơn nữ. 
Ngược lại, ở nhóm tuổi khởi phát từ 35-39, tỉ lệ bệnh 
nhân nữ cao hơn nam. Tuổi khởi phát trung bình của 
thể paranoid là muộn nhất trong khi đó tuổi khởi phát 
trung bình của thể căng trương lực là sớm nhất trong 
các thể. Bệnh nhân nam có tuổi khởi phát sớm hơn nữ 
ở thể paranoid, song ở thể không biệt định bệnh nhân 
nữ có tuổi khởi phát sớm hơn nam.  

Kết luận: Nghiên cứu này cho thấy không chỉ có sự 
khác biệt về giới trong tuổi khởi phát của bệnh tâm 
thần phân liệt mà cũng có sự khác biệt về tuổi khởi 
phát trung bình giữa các thể và sự khác biệt về tuổi 
khởi phát giữa nam và nữ trong từng thể bệnh tâm thần 
phân liệt.  

summary 
Background and ojectives: Total of 324 patients 

(184 males and 140 female) were studied with the 
diagnosis of schizophrenia according to ICD-10 
criteria. We investigated the association of the gender 
and subtype diagnosis with the onset age of the 
desease in the schizophrenia patients.  

Methods: we evaluated the age of onset of 
desease, gender and subtype of schizophrenia. Age at 
onset and sex differences in the age at onset were 
investigated in the schizophrenic subtypes of 324 
patients.  

 Results: the age at onset of female (28,57± 9,36) 
is higher than male (25,88± 7,21). The paranoid 
sudtype was the commonest. In the 20-24 years range, 
females had a significantly lower than males of onset 
of the disorder but in the 35-39 years range, females 
had a significantly higher age of onset. The catatonic 
subtype demonstrated the earliest and the paranoid 
the latest onset. Specificantly, in the paranoid subtype 
and the onset for male occurred earlier than for female. 
Conversely, in the undifferentiated subtype, onset for 
female occurred earlier than male 

Conclusion: this study showed that there was not 
only significant sex difference in the age at onset but 
also there were different from in the age at onset 
between subtypes of schizophrenia and sex differences 
in age at onset of each schizophrenic subtype.  

Keywords: Schizophrenia, gender, onset, age.  
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tâm Thần phân liệt (schizophrenia) là một bệnh 

tâm thần nặng và tiến triển mạn tính, bệnh nguyên và 
bệnh sinh của bệnh chưa rõ, chiếm tỷ lệ khoảng 1% 
dân số chung.  

Gần đây, hầu hết các tác giả trên thế giới đều cho 
rằng bệnh tâm thần phân liệt là tập hợp những rối loạn 
không đồng nhất về cả bệnh cảnh lâm sàng và nguyên 
nhân của bệnh.  

Trong số những yếu tố có thể đóng góp vào tính 
không đồng nhất về bệnh cảnh lâm sàng của bệnh 
tâm thần phân liệt là sự khác biệt về giới tính trong tuổi 
khởi phát của bệnh và sự khác biệt về tuổi khởi phát 
trong các thể bệnh của bệnh tâm thần phân liệt. 
Fenton W.S. và Mc Glashan T.H. (1991) thấy rằng 
bệnh nhân nam thường khởi phát bệnh sớm hơn nữ và 
thể hoang tưởng có tuổi khởi phát muộn hơn trong khi 
thể thanh xuân và thể không biệt định khởi phát sớm 
và âm ỉ hơn. Một số nghiên cứu trên thế giới trước đây 
đã nghiên cứu mối liên quan giữa giới tính và các thể 
lâm sàng với tuổi khởi phát và cho rằng các thể lâm 
sàng như các thực thể riêng biệt khi đề cập tới giới tính 
và tuổi khởi phát.  


